
4. NGƯỠNG TRÊN VÀ NGƯỠNG DƯỚI CUÛA LASER

Khác với LED hoạt động trên cơ chế phát x ạ tự phát tạo, laser diode hoạt động
dựa trên cơ chế phát xạ cưỡng bức. Phát xạ kích thích phụ thuộc vào số photon có mặt
trong vật liệu, và tạo nên các photon có cùng mức năng lượng với những photon ban
đầu. Đây chính là nguyên nhân tạo ánh sáng bức xạ kết hợp trong laser diode.

Từ hình 4.1 ta thấy : Ánh sáng lối ra từ laser điot trình bày sự tha y đổi khá bất
ngờ trong hoạt động của laser điot ở bên trên và bên dưới điều kiện ngưỡng.

- Điều kiện ngưỡng được định nghĩa là điều kiện  mà độ khuếch đại của hệ
cộng hưởng vượt qua sự tổn hao trong hệ cộng hưởng cho bất kỳ năng l ượng của
photon nào, khi đó:
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- Một đại lượng khác được định nghĩa trong laser là điều kiện truyền qua khi
ánh sáng đi qua không ha áp thụ hoặc khuếch đại , nghĩa là:
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Hình 4.1: Ánh sáng phát ra từ laser bán dẫn phụ thuộc mật độ dòng bơm. Bên
trên ngưỡng phát xạ kích thích vượt trội.



Khi lớp p-n cấu tạo nên laser bán dẫn được phân cực thuận, e và lổ trống được
bơm vào vùng hoạt động của laser. Các electron và lổ trống tái hợp đ ể phát ra photon.
Điều này quan trọng để nhận ra hai vùng hoạt động riêng biệt của laser. Theo hình
4.1, khi dòng phân cực thuận nhỏ thì số electron và lổ trống được bơm vào nhỏ. Do đó
độ khuếch đại của thiết bị rất nhỏ so với hao phí trong hệ cộng hưởng. Những photon
được phát ra hoặc bị hấp thụ trong hệ cộng hưởng hoặc mất mát ra bên ngoài. Vì vậy,
sẽ không có sự tích lũy photon trong hệ cộng hưởng. Tuy nhiên, khi dòng phân cực
thuận tăng lên, số hạt tải được bơm vào tăng cho đến khi điều kiện ngưỡng được thỏa
mãn. Photon bắt đầu được tích lủy trong hệ cộng hưởng. Khi dòng phân cực thuận vượt
qua giá trị ngưỡng, phát xạ cảm ứng bắt đầu xảy ra và trội hơn phát xạ tự phát. Những
photon của ánh sáng lối ra thỏa mãn điều kiện ngưỡng trở nên rất mạnh. (Hình 4.2)

Hình 4.2: (a) Bên dưới ngưỡng. Độ khuếch đại thấp hơn nhiều so với mất má, ánh sáng
phát ra có bề rộng giống như một LED. (b) Tại ngưỡng. Một vài mode bắt đầu nổi trội trong
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quang phổ phát xạ. (c) Bên trên ngưỡng. Phát xạ kích thích vượt trội phát xạ tự phát. Một
mode trội nhất sẽ kiểm soát ánh sáng phát xạ.

4.1. Bên dưới ngưỡng:

- Bên dưới ngưỡng, laser điot hoạt động như một  đèn LED ngoại trừ  việc laser
điot  có sự hao phí trong hệ cộng hưởng cao, do bên trong hệ có những gương phản xạ
làm cho một số photon không thể thoát r a.

Đặt
loss
 làhệ số phân bố của những photon không thể thoát ra bên ngoài. Khi đó

dòng photon phát ra được tính :

ph
I = (1 – loss) (total e -h recombination per second) (10.26)

(1 )( ) (1 )
ph loss spon las loss

II R Ad
e

     (10.27)

A: diện tích hệ  cộng hưởng của laser

las
d : bề dày của lớp hoạt động nơi xảy ra sự tái hợp

I : dòng phun.
Ánh sáng lối ra

ph
I thấp hơn ánh sáng lối ra từ đèn LED bởi vì những photon mất

mát theo hệ số
loss
 .

- Để khảo sát quá trình hoạt động của laser bên trên ngưỡng, chúng ta sẽ xem xét
sự tương tác qua lại của các photon và electron qua những công thức. Trong chương
này chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu ánh sáng lối ra là một hàm của dòng phun trong
những mode hoạt động khác nhau của laser. Chúng ta sẽ viết công thức định lư ợng của
hai đại lượng này.

Gọi:

m
S : số photon trên một đơn vị diện tích trong mode m

2D
n : mật độ hạt tải (thật)

m
E : năng lượng của mode m

Độ thay đổi của mật độ photon = phát xạ cảm ứng – độ mất mát do hệ cộng hưởng
+ phát xạ tự phát.
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r
n : chiết suất của môi trường

c
 : hệ số mất mát trong hệ cộng hưởng (sự hấp thụ + photon mất mát do thoát ra

khỏi hệ cộng hưởng)
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 : hệ số phát xạ tự phát, đại die än cho sự phân bố của tổng số photon phát xạ tự phát

ra trong mode đặc biệt . ( có giá trị khoảng 10 -4 – 10-5 cho những hệ cộng hưởng
Fabry-Perot).
 Phát xạ cảm ứng :

stim
R = độ khuếch đại x vận tốc của ánh sáng x mật độ photon
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 Mất mát photon bởi mất mát của hệ cộng hưởng : c m
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Thời gian sống của photon trong hệ cộng hưởng được tính :
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 Phát xạ tự phát:
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Công thức xác định sự thay đổi của mật độ hạt tải theo thời gian : (chúng ta chỉ
xét đến phần bức xạ, phần không bức xạ sẽ xét trong phần 10.4.1)
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rad
J : mật độ dòng của phần phát xạ

rad nr
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Độ giảm hạt tải là do các quá trình tái hợp tự phát và tái hợp cảm ứng. Những
công thức độ lớn này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong chương sau, khi nghiên cứu
về câu trả lời chức năng của laser. Trong phần nay chúng ta chỉ nghiên cứu trạng thái
dừng, đạo hàm theo thời gian bằng 0. Khi đó từ công thức (10.28) và(10.29) cho ta:
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Giải quyết sự lập đi lập lại của cặp biểu thức trên ta sẽ t hiết lập được mối liên hệ giữa
J và mật độ photon trong những mode khác nhau. Trong quá trình thực hiện những
phép tính này, luôn có nhũng sự giả định theo sau:

i) Mật độ photon và hạt tải được giả định là không b iến hoá theo chiều dài của hệ
cộng hưởng. Về nguyên tắc, có sự biến đổi không gian trong những mode dừng của
các mode ngang và dọc. Nhưng sự ảnh hưởng của biến đổi không gian này không quan
trọng đối với laser bán dẫn.

ii) Chiết suất không biến đổi trong toàn không gian.
iii) Thừa số giam giữ  và thừa số phát xạ tự phát  không phụ thuộc vào dòng

phun.
iv) Ảnh hưởng của sự nén do khuếch đại thì không đáng kể.

Chú ý rằng, tại điều kiện ngưỡng ta có: 0
th c
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Như đã biết từ biểu thức của độ khuếch đại và hình 10.4, đường cong tỉ lệ giữa độ
khuếch đại và năng lượng photon có một đỉnh tại một số mức năng lượng. Khi độ
khuếch đại tăng lên, mode gần vị trí đỉnh nhất sẽ có sự phân bố cao của mật độ
photon. Những mode ở xa đỉnh sẽ có mật độ photon thấp hơn. Nếu gọi p là mode tương
đương với đỉnh của đường cong khuếch đại, c húng ta có thể viết / 0dg d  tại đỉnh,
đối với mức năng lượng Es gần mức năng lượng khuếch đại cực đại E p, ta có:

Khi dòng bơm tăng lên, sự chênh lệch ( )
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g g E đạt đến giới hạn.
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Hình 10.8: The spectral output of a quantum well laser as a fuction of injected current. Result
are for a 50A0 GaAs/Al0,3Ga0,,7As laser with threshold current density of 560A/cm 2.
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- Ngay tại và xung quanh dòng ngưỡng, có số lượng lớn các mode trong hệ cộng
hưởng laser tham gia vào quá trình phát xạ photon. Tuy nhiên, khi laser được dồn nén
chặt chẽ, đỉnh chính bắt đầu trội hơn và những mode khác trở nên tương đối yếu.

Hình 10.9 : A typical depdendence of photon density and electron (hold) density in a Fabry –
Perot laser. The results are shown for 80 GaAs/Al 0,3Ga0,7As quantum well laser.

- Một số nhận xét quan trọng phải được xem xét trong quá trình thành lập công
thức của trạng thái dừng:

i) Mật độ hạt tải trong vùng hoạt động bắt đầu  tăng lên khi laser được bơm từ
dòng 0, mật độ hạt tải đơn giản là:
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Khi phát xạ cảm ứng bắt đầu và r bắt đầu giảm nhanh, giá trị của
2D

n tiến đến giá trị

bão hoà. Kết quả điển hình được trình bày trong hình 10.9. Chú ý rằng nồng độ hạt tải
phụ thuộc vào dòng được kiểm soát bởi thừa số  trong phạm vi hẹp. Giá trị rộng của

 có nghĩa là có nhiều sự tái hợp e -h đang diễn ra trong mode laser.
ii) Sự tỷ lệ của tổng số photon lối ra và dòng bơm có một điểm uốn như trình

bày trên hình 10.6 khi hoạt động laser bắt đầu die ãn ra. Đối với một hệ cộng hưởng
laser có giá trị  cao, sự phát xạ kết hợp bắt đầu xảy ra tại dòng bơm rất thấp, khi đó
có sự phân bố của những photon lãng phí thấp. Ta có thể thực hiện việc tăn g giá trị 
bằng cách thiết kế những hệ cộng hưởng quang học đặc biệt, điều này sẽ được thảo
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luận ở phần sau. Tuy nhiên, giá trị của  ~10-4 – 10-5 cho những kỹ thuật laser hiện
tại.

iii) Mode đỉnh của quá trình phát xạ di chuyển cùng với mức dòng, vì vậy, đỉnh
của đường cong khuếch đại di chuyển  không đáng kể khi thiết bị được bơm. Thêm vào
đó, ảnh hưởng độ rộng vùng cấm của bán dẫn thay đổi không đ áng kể khi những cặp
e-h được phun vào. Hình 10.10 mô tả sự di chuyển điển hình  của bước sóng đỉnh mode
khi thiết bị được phun dòng hạt tải.

iv) Hệ cộng hưởng Fabry-Perot không cung cấp cho ta sự ưu tiên của một hay
những mode dọc được cho phép. Về nguyên tắc, tất cả các mode đều có thể tạo laser.
Mode tuyển chọn được cung cấp bởi quang phổ khuếch đại , nghĩa là, từ những đặc tính
điện của vùng hoạt động. Vì vậy, đường viền của quang phổ lối ra cu ûa laser Fabry-
Perot có một vài mode. Bề rộng của đường viền phụ thuộc vào mức độ dòng phun.
Chúng ta sẽ thảo luận cách thức thiết kế hệ cộng hưởng quang học phù hợp, một mode
tuyển chọn tốt hơn có thể được cung cấp.

- Hoạt động của laser bán dẫn phụ thuộc vào cả những đặc tính của vùng hoạt
động cấu tạo nên laser và hệ cộng hưởng quang học tác nhân của sự lựa chọn photon.
Trong những đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về hai vấn đ ề này để tạo ra trạng
thái của những kỹ thuật laser.

Hình 10.10.
10.4.1 DÒNG KHÔNG PHÁT XẠ.

- Trong thảo luận trên, dòng xuất hiện trong các biểu thức là dòng phát xạ
rad

J .

Dòng tổng là:

rad nr
J J J (10.37)

Dòng không bức xạ là do sự tái hợp của e -h mà không phát ra photon. Dòng không
bức xạ có thể qui cho hai nguye ân nhân. Thứ nhất là do sai hỏng của mạng (những cái
bẩy) có liên quan đến sự tái hợp, thứ hai là do sự tái hợp Auger. Sai hỏng liên quan
đến sự tái hợp tương ứng với mật độ sai hỏng và thường rất nhỏ trong các laser dựa
trên kỹ thuật hiện đại (vd: GaAs hoặc InP). Tuy nhiên, sự tái hợp Auger thì phụ thuộc
thiết yếu vào dải cấu trúc của vật liệu hoạt động và được kiểm soát bởi : độ rộng vùng
cấm, khối hạt tải và sự điều hành nhiệt độ. Độ lớn Auger được viết:

3
Auger

R Fn (10.38)

F : hệ số Auger.
+ Sự phụ thuộc chặt chẽ của sự tái hợp Auger vào mật độ hạt tải. Chúng ta đã

thảo luận ở trên mật độ hạt tải trong laser bão hoà tại giá trị
th

n (=
2

( ).
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n th d ).

Khi mật độ hạt tải đạt giá trị
th

n , độ khuếch đại của hệ cộng hưởng cân bằng với hao

phí do hệ cộng hưởng, để
th

n không phụ thuộc vào các quá trình không bức xạ. Dòng

ngưỡng được viết:
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las
d : bề dày vùng hoạt động của laser.

Tổng dòng ngưỡng là:
( ) ( )

th r nr
J J th J th  (10.41)

+ Phần tái hợp Auger (của dòng ngưỡng) phụ thuộc vào độ rộng vùng cấm của
vật liệu và sự vận hành nhiệt độ. Trong những laser cơ sở GaAs, phần này rất không
đáng kể, nhưng trong những laser 1,3µm và 1,55 µm, dòng Auger có thể đáng quan
tâm.

- Cuối cùng là sự phụ thuộc vào việc thiết kế l aser, một phần các electron và lổ
trống được phun vào sẽ rò rỉ qua vùng hoạt động và sự tái hợp trong những vùng p và n
trung tính. Dòng rò rỉ này đã được thảo luận ở chương trước cho đèn LED. Dòng này
đã được thêm vào trong dòng tổng. Dòng rò rỉ này trở n ên rất lớn khi nhiệt độ tăng lên
và là nhân tố quan trọng trong sự phụ thuộc vào nhiệt độ của dòn g laser ngưỡng.

- Điều này được chú ý trong phần thảo luận này, đối với một dòng ngưỡng thấp,
việc sử dụng một vùng hoạt động kích thích loại p sẽ hữu ích. Điều này là do khối
lượng của các lổ trống nặng hơn nhiều, đó là nguyên nhân giá trị của hf nhỏ hơn

nhiều so với ef cho cùng một quá trình bơm hạt tải. Bằng việc kích thích loại p, có thể
làm tăng hf và do dó dòng ngưỡng cần mật độ dòng bơm thấp hơn. Trong ví dụ 10.7,
chúng ta nghiên cứu sự khác biệt mà kích thích loại p có thể làm trong mặt này.

- Chúng ta cũng chỉ ra rằng, trong một laser bán dẫn dưới chế độ hoạt động phát
laser, mật độ dòng phun là ~10 18. Tại mật độ này có hiệu ứng tái chuẩn hợp độ rộng
vùng cấm như đã thảo luận trong chương 4. Hiệu ứng này là nguyên nhân của sự ảnh
hưởng độ rộng vùng cấm. Cũng tại những mật độ này có những hiệu ứng không kích
thích thiết yếu.

 VD10.3. Theo như công thức gần đúng Joyce -Dixon, mối quan hệ giữa mư ùc
Fermi và nồng độ hạt tải được biểu hiện qua công thức 10.14 và 10.15. Hãy tính mật
độ hạt tải cần cho điều kiện truyền qua trong GaAs tại 300K và 77K. Điều kiện truyền
qua được định nghĩa là trạng thái mà độ khuếch đại c ực đại là zero (nghĩa là: tia sáng
truyền qua không mất mát hoặc khuếch đại). Tính điều kiện truyền qua với năng lượng
photon bằng độ rộng vùng cấm.

- Tại nhiệt độ phòng (300K) mật độ trạng thái của vùng hoá trị và vùng dẫn là:

v
N = 7 x 1018 cm-3

c
N = 4,7 x 1017 cm-3

- Tại nhiệt độ 77K :



v
N = 0,91 x 1018 cm-3

c
N = 0,61 x 1017 cm-3

Trong laser bán da ãn, số lượng các electron và lổ trống được phun vào vùng hoạt
động là tương đương nhau. Chúng ta sẽ tìm được điều kiện truyền qua cho những
photon với năng lượng bằng độ rộng vùng cấm. Phép tính xấp xỉ thì đơn giản : i) Chọn
một giá trị của n hoặc p ; ii) Tính

Fn
E và

Fp
E từ công thức gần đúng Joycy -Dixon

(10.14), (10.15). iii) Tính 1e hf f  và kiểm tra chắc chắn chúng ở tại mép vùng.
Phép tính xấp xỉ tương tự có thể được sử dụng để tìm độ khuếch đại là một hàm
của  .

Chúng ta tìm thấy rằng các vật chất  trong suốt khi n~1,1 x 10 18cm-3 ở 300K và
n~2,5 x 1017cm-3 ở 77K. Như vậy một ý nghĩa là sự giảm năng lượng dòng phun xảy ra
khi nhiệt độ giảm xuống.

 VD10.4: Theo như cấu trúc dị thể kép của laser GaAs ở 300K. Thừa số của sự
giam giữ quang học thì đồng nhất. Hãy tính mật độ hạt tải ngưỡng  khi cho rằng nó lớn
hơn 20% mật độ của sự truyền qua. Nếu lớp hoạt động dày 2,0 μm, tính mật độ dòng
ngưỡng.

- Theo ví dụ 10.3 chúng ta có tại giá trị truyền qua:
n = 1,1 x 1018 cm-3

- Mật độ ngưỡng sẽ là: 1,32 x 1018 cm-3

- Thời gian tái hợp bức xạ thì xấp xỉ 4 lầ n thời gian 0 , nghĩa là ~2,4ns. Mật độ dòng

ngưỡng là:
19 18 3 4
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(1,6 10 )(1,32 10 )(2 10 )

2, 4 10

. . x C x cm x cmth las
th x s

r

e n d
J 

  

 

= 1,76 x 104A/cm2.

 VD 10.6: Trong hệ cộng hưởng quang học có chiều dài 200 μm và năng suất
phản xạ của các gương là 0,33. Sư ï mất mát do hấp thụ trong hệ cộng hưởng là 10cm -1.
Hãy tính thời gian tồn tại của photon trong hệ cộng hưởng trước khi được hấp thụ hoặc
bức xạ. Thời gian đó gọi là thời gian sống của photon

ph
 .

- Hệ số mất mát của photon là:

2

1 ln(0,33)
ln 10

2 10tot loss R loss R
L x

          = 65,43 cm-1

- Giá trị này tỷ lệ nghịch với khoảng cách di chuyển của photon trước khi được hấp
thụ hoặc bức xạ ra khỏi hệ cộng hưởng. Vì vậy thời gian sống là:

10

1 3,6
0,51

3 10 65, 43ph
tot

ps
v x x




  



 VD 10.7: Xét các  laser  cấu trúc dị thể kép GaAs/AlGaAs ở 300K. Một laser
có vùng hoạt động không được kích thích, một laser khác thì được kích thích loại p với
mật độ 8 x 1017cm-1. Tính mật độ dòng ngưỡng củahai loại laser này với mất mát do hệ
cộng hưởng là 50cm -1 và thời gian bức xạ là 2,4ns cho cả hai laser. Bề dày vùng hoạt
động là 0,1 μm.

Ví dụ này được chọn để chứng minh cụ thể cho lợi ích của sự pha tạp loại p
trong việc giảm dòng ngưỡng. Bởi vì sự tồn tại của những lổ trống trong trong vùng
hoạt động, nên không phải bơm mức băng lượng cao để tạo đo ä khuếch đại. Tuy nhiên,
phải chú ý rằng sự pha tạp loại p quá nhiều có thể là nguyên nhân làm tăng sự mất
mát trong hệ cộng hưởng và cả sai hỏng không bức xạ (một số chất pha tạp có thể
được kết hợp ở những vị trí không định hướng trước trong tinh thể).

Để giải quyết vấn đề này, một chương trình máy tính nên được viết. Chương
trình này tính các mức Fermi chuẩn cho các electron và lổ trống, sau đó xác định độ
khuếch đại.

Chúng ta có:
1

ln
8

Fn c B
c c

n n
E E k T

N N

 
   

 
1

ln
8

tot tot
Fp V B

v v

p p
E E k T

N N

 
   

 
n là mật độ electron (và lổ trống) được phun và

tot Ap p p 

Ap là mật độ acceptor. Đối với những laser không kích thích, ta tìm thấy rằng giá trị
xấp xỉ 1,1 x 10-18 laser đạt đến điều kiện ngưỡng. Đối với nhữmg laser kích thích chúng
ta có một giá trị của n = p = 8,5 x 10 17 cm-3. Mật độ dòng ngưỡng trong hai trường hợp
là:

18 3 4 19
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(1,1 10 )(0,1 10 )(1,6 10 )
( )

2,4 10

x cm x cm x c
J undoped

x s

  



= 733 A/cm2

17 3 4 19
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(8,5 10 )(0,1 10 )(1,6 10 )
( )

2,4 10

x cm x cm x c
J doped

x s

  



= 566A/cm2

10.5. CÁC CẤU TRÚC CAO CẤP : CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ CHUẨN XÁC

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất c ủa laser bán dẫn là lĩnh vực lan
truyền quang học, động lực cho việc thiết kế laser hoàn hảo la ø dòng ngưỡng thấp và
độ rộng của sự biến điệu lớn. Một động cơ thúc đẩy khác  phải tính đến những laser



với tần số bức xạ quan trọng cho những ứng dụng đặc biệt. Gồm có những laser bước
sóng dài cho phương tiện liên lạc, những laser bước sóng ngắn cho những ứng dụng bộ
nhớ quang học,…Cũng rất quan trọng để có những laser v ới bề rộng tia phát xạ hẹp
nếu việc tách bước sóng hoặc sự phát hiện những sóng dừng khả thi trong ph ương tiện
liên lạc quang học

Trong chương này chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề của dòng ngưỡng thấp và
quang phổ đơn sắc trong những laser. Quá trình hoạt động của laser được kiểm soát
bởi cả những đặc tính quang và điện. Trong hình 10. 11 chúng ta trình bày những
phương cách hướng đến việc cải tiến quá trình hoạt động của laser. Chúng ta có thể
thấy, những phương pháp này cần phải thiết kế mới cho cả những trạng thái đi ện và
trạng thái lượng tử

Hình 10.11 : Approach used to fabricate advanced semi conductor lasers. Question marks are
placed after approaches where considerable technological challenges remain and whose merit
is not yet established.

10.5.1 LASER CẤU TRÚC DỊ THỂ KÉP.

ADVANCED LASER
STRUCTURES

Tunability of electronic spectra

Quantum wells

Strained quantum wells

Quantum wires?

Quantum dots? ?

Tunability of photonic spectra

DFB, DBR gratings

DBR for surface emission

Microcavities for altering
Spontaneous emission ?

Periodic dielectrics for photon
bandgaps? ?



Những laser thành công đầu tiên gồm có việc sử dụng những lớp hoạt động với bề
dày

las
d ≥ 1 μm. Thừa số giam giữ quang học trong những lớp này rất cao ( ~ 1,0 ).

Một điều quan trọng ca àn chú ý là mật độ 3D của electron (lổ trống) qui định việc tạo
ra điều kiện truyền qua là một giá trị n (độ truyền qua) giá trị này không phụ thuộc
vào bề dày của lớp hoạt động nếu ~ 1,0 . Giá trị n rất gần với

th
n trong những laser

chất lượng cao. Mật độ dòng cần thiết tại ngưỡng tỷ lệ với mật độ hạt tải 2D là:
2 ( )

( ) ( )
th las D

th
r th r th

e n d e n threshold
J

J J 
  (10.42)

Vì vậy, những thiết bị với lớp hoạt động da øy, dòng ngưỡng cân xứng với bề dày lớp
hoạt động. Điều này đã được thấy trong những thiết bị hiện tại(Xem hình 10.12)

Hình 10.12 : Dependence of threshold current in double heterostructure lasers on width of the
active region. The threshold current density decreases with the active layer thickness because
the 2_dimentional sheet charge density of the injected charge needed for the threshold
condition decreases inversely with the active layer thickness. At very smal l active layer
thickness d≤ 50A0, the threshold current density increases because the optical wave
confinement factor goes towards zero so that the cavity gain is almost zero.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Active Region Thickness dlas (μm)

500

1000

1500

2000

2500

3000

J th
–

Th
re

sh
ol

d 
C

ur
re

nt
 D

en
si

ty
 (A

/c
m

2 )

24800 /th A cm m

las

J
d





Khi
las

d trở nên rất nhỏ so với bước sóng phát xa ï, giá trị của sự giam giữ quang

học  bắt đầu giảm. Cho những giá trị nhỏ của
las

d (~100A0) hiệu ứng lượng tử trở nên

quan trọng. Những lợi ích của laser giếng lượng tử sẽ được thảo luận tiếp theo.

10.5.2 LASER GIẾNG LƯỢNG TỬ.

Trong những laser giếng lượng tử, vùng hoạt động nơi xảy ra sự tái hợp e-h chỉ khoảng
100A0.Cấu trúc một giếng lượng tử laser điển hình được mô tả trên hình 10.13.
Một vùng trống hẹp được bao quanh bởi một vùng trống rộng hơn để tạo thành giếng
lượng tử. Xung quanh giếng là lớp mạ dày. Thông thường, giếng lượng tử được bao
quanh một vùng giống dạng “phểu”, để những electron và lổ trống tập trung vào giếng.

Những giếng lượng tư û laser được mở rộng thêm để đạt được ngưỡng laser thấp.
Lợi ích của nó trong những ứng dụ ng của ngưỡng thấp đến từ việc mật độ đặc biệt của
các trạng thái mà hệ thống chuẩn 2D có được. Hình 10.14 trì nh bày mật độ trạng thái
cho các dải parabol trong một giếng lượng tử. Điểm quan trọng cần chú ý là mật độ
của các trạng thái này tiến đến 0 tại mép vùng t rong hệ thống 3D, còn trong hệ thống
2D (và 1D) thì mật độ trạng thái này là khác 0. Kết quả, khi các hạt tải được phun vào
trong giếng lượng tử, tạo ra số lượng của sự c hiếm đóng và mật độ trạng thái tại mép
vùng tăng lên rất nhanh trong hệ thống 3D. Đồng thời thừa số giam giữ  thì nhỏ trong
giếng lượng tử, độ khuếch đại g có thể được cải tiến bằng hệ thống giếng lượng tử.

Chúng ta xem xét trừơng hợp giếng lượng tử hẹp, chỉ những trạng thái cơ bản của
các dải con vùng dẫn và vùng hoá trị được lấp đầy. Đặt 1

eE , 1
hhE , và

1
lhE đại diện các

trạng thái cơ bản của electron, lổ trống nặng và lổ trống nhẹ trong hình 10.14.

Graded index structure to facilitate
carrier capture in the quantum well

Active quantum well for
lasing
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+++++++
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Hình 10.13: A typical quantum well laser structure for low threshold lasres. The densit y of
states in the 2D quantum well allows one to achieve the condition for inversion of bands at a
lower injection density. This result in a lo wer threshold current. A cladding layer with a high
bandgap surrounds the quantum well so that the optical wave i s confined as much as possible
near the quantum well to get a high confinement  factor.

Trong giới hạn của sự chiếm đóng dải đơn ta có:
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Đối với mật độ lổ trống ta có (cho cả trạng thái cơ bản dải con của lổ trống nặng
và lổ trống nhẹ).

1 1

* *

2 2

exp 1 exp 1
hh lh

hh lh

E E
FpFn

B B

m mdE dE
p

E EE E

k T k T

 

 
 

   
    

   

   (10.45)

Vôùi
*
hhm và

*
lhm là mật độ bề mặt của những khối  trạng thái của các dải con lổ

trống nặng và lổ trống nhẹ. Chú ý rằng những khối này phụ vào kích thước của giếng
lượng tử và các dải lổ trống nặng và lổ trống nhẹ thì không có dạng par abol cho hầu
hết các giếng lượng tử. Tuy nhiên, để tránh việc tính toán qui định trong một máy tính,
ta có thể sử dụng công thức xấp xỉ đơn giản sau:
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Chúng ta có thể lập một công thức xấp xỉ cho những dải con lổ trống nhẹ chưa
được lấp đầy và đạt được công thức phân tích cho FpE quy định của p như chúng ta đả

làm cho dải con của electron. Vì vậy, để đạt được FpE từ p chúng ta cần lập đi lập lại

phép tính công thức để trở nên đơn giản.
Để tìm độ khuếch đại của vật liệu trong cấu trúc giếng lượng tử, chúng ta sử

dụng những công thức đã nhận được trong chương 4 về các quá trình hấp thụ trong
giếng lượng tử. Tại điểm này. Nó thì quan trọng để chú ý những qui tắc lựa chọn phân
cực quan trọng đến tư ø bức tranh trong các hệ thống giếng lượng tử. Chúng ta nhớ rằng
sự chuyển biến từ lổ trống nặng đến electron có một sự liên kết mạnh với ánh sáng
phân cực x-y (phân cực TE) với z là chiều tăng của giếng lượng tử, tro ng khi đó trạng
thái của lổ trống nhẹ chỉ liên kết với ánh sáng phân cực z (phân cực TM). Chúng ta
tóm tắt độ bền của sự liên kết với sự phân cực khác nhau bởi việc nghiên cứu các yếu
tố ma trận xung lượng.

 Phân cực TE:

Lổ trống nặng  Vùng dẫn :
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Lổ trống nhẹ  Vùng dẫn :
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 Phân cực TM

Lổ trống nặng  Vùng dẫn :
2

0ifp 

Lổ trống nhẹ  Vùng dẫn :
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Với pE là giới hạn năng lượng với một giá trị xấp xỉ : 22pE eV cho hầu hết các

bán dẫn.



Những quy tắc phát hiện sự phân cực có ảnh hưởng quan trọng cho các laser giếng
lượng tử với các dải lổ trống nặng và lổ trống nhẹ không suy biến, do đó sự chiếm
đóng thì khác nhau. Thông thường, khi các dải lổ trống nặng gần mức FpE hơn dải lổ

trống nhẹ sẽ có sự đảo ngược mạn h trong dải lổ trống nặng. Kết quả, ánh sáng lối ra
chủ yếu là phân cực TE, nghĩa là: sự phân cực vuông góc với chiều tăng theo trục z.

Độ khuếch đại của sự phân cực TE và TM trong giếng lượng tử có thể được viết

cho dải con vùng hoá trị thm và dải con vùng dẫn thn là:
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Với ( )nmN  là mật độ liên kết của các dải e -h.

Yếu tố ma trận của xung lượng là:

* ( ) ( )n m m
nm c v a v

v

p g z g z dz s p u   (10.50)

Vôùi
* ( )n
cg z vaø ( )m

vg z là các hàm biên của electron và lổ trống,
m
vu là trạng thái

trung tâm của lổ trống. Sự trù ng lấp giữa các hàm biên của các dải là sự hợp nhất cơ
bản khi n = m (nghĩa là: CB1  HH1 hay CB1  LH1) và 0 khi n ≠ m (ví dụ : CB1 
HH2 hoặc CB2  LH1, v.v..) trừ khi có một trường điện đi ngang qua giếng lượng tử.

Các yếu tố ma trận xung lượng của ap đã thảo luận chi tiết trong chương 4 và cho ta
công thức 10.48
Điểm quan trọng cần chú ý là việc xem xét lợi ích của các laser giếng lượng tử so với
các laser cấu trúc dị thể kép. Trong các laser cấu trúc dị thể kép, với hệ số giam giữ

~ 1,0 ,độ khuếch đại có thể đạt đến 10 4cm-1. Tuy nhiên, trong một hệ cộng hưởng
chất lượng cao, sự hao phí chỉ ~30 – 50 cm-1, do đó điều này không cần thiết và không
sử dụng cho tiềm năng độ khuếch đại cao. Trong một laser gếing lượng tử, độ khuếch
đại của hệ cộng hưởng g có thể chỉ đạt đến 100cm -1 là nhiều nhất. Tuy nhiên, như
thế thì đã rất thoả đáng. Vì vậy, có thể giảm dòng ngưỡng đáng kể bằng việc sử dụng
các laser giếng lượng tử.
Chú ý rằng cấu trúc giếng lượng tử không phải lúc nào cũng tốt hơn một laser cấu trúc
dị thể kép. Đặc biệt là trong như õng khe vật liệu hẹp với hiệu ứng Auger chiếm ưu thế.
Do thừa số giam giữ quang học nhỏ hơn, nên laser giếng lượng tử cần độ khuếch đại



vật liệu cao hơn so với một laser rộng. Kết quả là, giá trị thn có phạm vi rộng trong
laser giếng lượng tử. Khi có các quá trình Auger , dòng ngưỡng được xác định bởi:
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
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Với số hạng thứ hai đặc trưng cho các quá trình Auger. Vì việc tăng lên của thn trong

các laser giếng lượng tử, nên không cần thiết là thJ luôn luôn giảm với việc giảm bề
dày của của lớp hoạt động. Vì vậy, sự có mặt của các quá trình Auger mạnh nên tồn
tại một độ rộng thích hợp nhất cho các laser, bề rộng đó thường rộng hơn 50 -100A0 đối
với trường hợp các quá trình Auger không quan trọng.


